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BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ĐIỆN TỬ TỔNG 
CỘNG VÀ NHẤP NHÁY ĐIỆN LY SỬ DỤNG SỐ LIỆU 

CÁC TRẠM THU GPS LIÊN TỤC Ở VIỆT NAM 
                                                                  TRẦN THỊ LAN, LÊ HUY MINH, R. FLEURY, 

 P. LASSUDRIE DUCHESNE, A. BOURDILLON 
 

I. MỞ ĐẦU 

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là hệ thống dẫn 
đường bằng vệ tinh, cho phép xác định toạ độ của 
bất kỳ điểm nào trên mặt đất vào bất kỳ thời điểm 
nào. Mức độ chính xác của phép định vị GPS phụ 
thuộc nhiều yếu tố : độ trễ gây bởi tầng điện ly và 
tầng khí quyển, độ trễ đồng hồ của vệ tinh và máy 
thu, và nhiễu thu nhận tín hiệu. Trong số các yếu tố 
này, ảnh hưởng của tầng điện ly là đáng kể nhất.  

Tầng điện ly là vùng khí quyển nằm trong khoảng 
từ độ cao khoảng 50 đến 1.500 km trên bề mặt Trái 
Đất, có ảnh hưởng mạnh đến sự truyền tín hiệu GPS, 
nó gây ra sự trễ nhóm và sự sớm pha của tín hiệu ; 
mức độ  ảnh hưởng phụ thuộc vào nồng độ điện tử 
tổng cộng (Total Electron Content - TEC) dọc theo 
đường tia từ vệ tinh tới máy thu trên mặt đất. Mỗi 
vệ tinh GPS truyền thông tin với mục đích định vị 
được điều biến trên hai tần số sóng mang ν1 (1,57542 
GHz) và ν2 (1,2276 GHz), với các đại lượng cơ bản 
quan sát được là giả khoảng cách (code) và pha. 
Bằng cách phân tích sự khác nhau giữa các phép đo 
code và các phép đo pha tương ứng của hai tần số 
sẽ cho phép rút ra thông tin về nồng độ điện tử 
tổng cộng tầng điện ly. Một ảnh hưởng quan trọng 
thứ hai của tầng điện ly đó là khi tín hiệu vệ tinh 
GPS truyền qua một vùng nhiễu loạn về mật độ điện 
tử có gradient mật độ lớn, có thể chịu sự dao động 
nhanh về biên độ và pha của tín hiệu, hiện tượng 
này được gọi là nhấp nháy điện ly (ionospheric 
scintillation). Các nhấp nháy này làm giảm độ chính 
xác của phép đo giả khoảng cách và pha của máy 
thu GPS trên mặt đất. Biên độ nhấp nháy mạnh đôi 
khi có thể làm giảm công suất tín hiệu xuống dưới 
ngưỡng giới hạn của máy thu và do đó gây ra mất 
tín hiệu trong thời gian quan sát. Pha nhấp nháy 
mạnh có thể gây ra sự trôi dạt Doppler trong tần số  

của tín hiệu thu nhận và cũng có thể gây ra sự mất 
pha tín hiệu máy thu. Các công bố thống kê trên thế 
giới đã chỉ ra sự xuất hiện các nhấp nháy mạnh phụ 
thuộc vào hoạt động của Mặt Trời và thường mạnh 
hơn trong thời kỳ Mặt Trời hoạt động mạnh, và xuất 
hiện chủ yếu trong vùng xích đạo từ và vùng vỹ độ 
cao [6, 13, 17]. 

Việt Nam nằm trong vùng xích đạo trải từ vỹ độ 
khoảng 8°30' N tới 23°30' N vỹ độ địa lý (0°30' N 
tới 15°30' N vỹ độ địa từ). Trong khuôn khổ hợp tác 
giữa Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam), Trường Đại học Tổng hợp Rennes 
1 và Trường Viễn thông Quốc gia Brest (Pháp) đã 
đặt 3 trạm thu tín hiệu vệ tinh GPS để nghiên cứu 
TEC và nhấp nháy điện ly vùng xích đạo từ tháng 
4-2005. Bài báo này giới thiệu phương pháp tính 
TEC và nhấp nháy điện ly, bước đầu nghiên cứu 
mối quan hệ giữa nhiễu loạn từ, nhấp nháy điện ly 
và quan sát TEC cho hai trường hợp đặc biệt : ngày 
nhiễu loạn từ 6-7/5/2006 và ngày tương đối yên 
tĩnh 16-5-2006 sử dụng số liệu 3 trạm thu GPS ở 
Việt Nam. 

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TEC VÀ NHẤP NHÁY 
ĐIỆN LY 

Ba trạm máy thu GPS được đặt tại Hà Nội, Huế 
và thành phố Hồ Chí Minh với toạ độ ghi trong 
bảng 1.     

Bảng 1. Vị trí các trạm thu GPS ở Việt Nam 

Tên trạm 
Vỹ độ địa lý 

(N) 
Kinh độ địa lý 

(E) 

Hà Nội 
Huế 
Tp Hồ Chí Minh 

21°02'50" 
16°27'33" 
10°50'54" 

105°47'59" 
107°35'33" 
106°33'35" 
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Ba máy thu GPS ở Việt Nam là loại máy thu hai 
tần số GSV4004 của hãng NovAtel. Với phần mềm 
thu nhận tín hiệu đi kèm số liệu đầu ra thiết bị là các 
thông số : góc nhìn vệ tinh, tỷ số tín hiệu/nhiễu C/N, 
biên độ nhấp nháy S4 tổng, tổng pha, biến thiên TEC 
(ΔTEC), TEC, thời gian GPS... Phần mềm này cũng 
tự động tính toán và cho ra giá trị nồng độ điện tử 
tổng cộng từ độ trễ tầng điện ly giữa hai tín hiệu ν1 
và ν2 theo công thức [16] : 

  TEC = [9,483(Pν2 - Pν1 - ΔC/A-P,PRN) + TECCAL]    (1) 

trong đó : Pν1, Pν2 là các giả khoảng cách trên ν1 và 
ν2 tính bằng mét (m), ΔC/A-P,PRN là độ trễ đầu vào của 
vệ tinh giữa chuyển đổi mã C/A và mã P tính bằng 
m, TECCAL là độ trễ bên trong máy thu và phần bù 
độ lệch, TEC là giá trị nồng độ điện tử tổng cộng dọc 
theo đường truyền từ vệ tinh tới máy thu và thường 
được biểu diễn theo đơn vị TECU (1 TECU = 1016 
electrons/m2). Với các máy thu GSV4004 còn có 
phần mềm Convert4, cho phép chuyển đổi tệp số liệu 
đầu ra sang tệp dạng ASCII, BINARY hay RINEX, 
cung cấp các thông tin về : giả khoảng cách, các 
phép đo pha, tần số Doppler, cường độ tín hiệu, thời 
gian GPS, vị trí máy thu và vệ tinh... được sử dụng 
cho các mục đích nghiên cứu khác nhau. 

Phương pháp tính TEC từ các tệp RINEX đã 
được giới thiệu chi tiết trong các bài báo trước đây 
[10, 11], dựa trên việc sử dụng hiệu các giả khoảng 
cách đo được từ vệ tinh tới máy thu trên 2 tần số ν1 
và ν2 theo công thức : 

                                    (2) 

 

trong đó : P1i
k, P2i

k là giả khoảng cách từ vệ tinh k 
tới máy thu i trên 2 tần số ν1 và ν2, Δbk là độ trễ 
phần cứng trên vệ tinh k và Δbi là độ trễ do phần 
cứng máy thu i. 

TEC tính được theo phần mềm (1) và theo tính 
toán lý thuyết (2) ở trên là giá trị TEC nghiêng dọc 
theo đường truyền tín hiệu, do đó để nghiên cứu về 
nồng độ điện tử tổng cộng chúng ta thường phải 
chuyển đổi các giá trị TEC nghiêng này về TEC thẳng 
đứng (TECV) theo công thức sau : 

               TECV = TEC × cosz'                   (3) 
víi                                       
 

trong đó : z - góc nhìn vệ tinh tại vị trí máy thu, R - 
bán kính Trái Đất (R = 6371 km) và H - độ cao lớp 
đơn của tầng điện ly thường được lấy H = 400 km. 

Để tính TEC theo công thức (2) phải biết độ trễ 
gây bởi phần cứng của vệ tinh và của máy thu. Độ 
trễ gây bởi phần cứng của vệ tinh (satellite bias, Δbk) 
được thông báo hàng ngày trong mô hình TEC toàn 
cầu và có thể tải xuống từ website : http://www.aiub. 
unibe.ch/download/code/. Để xác định độ trễ do 
phần cứng máy thu (receiver bias, Δbi), chúng tôi 
tiến hành xây dựng chương trình tính giá trị độ trễ 
cho các máy thu GPS ở Việt Nam theo cách sau : 
trước tiên tính giá trị TECV từ mô hình TEC toàn 
cầu cho vị trí mỗi trạm thu GPS, sau đó tính các giá 
trị TECV trung bình từ số liệu GPS quan sát theo 
công thức (2) và (3) trong trường hợp chưa hiệu 
chỉnh độ trễ máy thu (kj = 0), cuối cùng để thu được 
giá trị độ trễ máy thu chúng tôi tiến hành tính giá 
trị độ lệch bình phương trung bình giữa các giá trị 
TECV từ số liệu GPS quan sát và TECV từ mô 
hình trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ địa 
phương, đây là khoảng thời gian giá trị TEC đạt 
cực tiểu và ít biến đổi nhất trong ngày. 

Biên độ nhấp nháy đặc trưng bởi chỉ số S4 và 
tính từ cường độ tín hiệu thu nhận từ vệ tinh. Giá trị 
S4 thường tính toán trong khoảng thời gian 60 giây 
và đo đạc tại tần số ν1, được xác định như sau [3, 4] :   
                   

(4) 

trong đó : S4T - S4 tổng, SI - cường độ tín hiệu và 
<SI> - giá trị cường độ trung bình trong khoảng 
thời gian 60s. 

Giá trị S4T tổng xác định trong công thức (4) 
bao gồm cả nhấp nháy gây bởi nhiễu loạn mật độ 
trong tầng điện ly và nhấp nháy gây bởi nhiễu đường 
truyền, như thế để thu được nhấp nháy chỉ do tầng 
điện ly thì nhấp nháy gây bởi nhiễu phải được loại 
bỏ. Nhấp nháy gây bởi nhiễu được xác định bởi 
công thức :  
 

(5) 
 

trong đó : C/N0 là tỷ số giữa tín hiệu và nhiễu. Cuối 
cùng chỉ số S4 gây bởi tầng điện ly được xác định bởi :   
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iii. KẾT QUẢ Và THẢO LUẬN 

Như trên đã nêu tín hiệu truyền từ vệ tinh tới 
máy thu GPS bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như : 
tầng điện ly, tầng khí quyển, tán xạ của hơi nước và 
hiệu ứng nhiều đường... Các kết quả đã công bố trên 
thế giới chỉ ra các ảnh hưởng gây bởi tầng khí quyển, 
tán xạ hơi nước và hiệu ứng nhiều đường đều tăng 
lên tại các góc nhìn thấy (góc ngẩng) vệ tinh nhỏ. 
Đặc biệt trong nghiên cứu về nhấp nháy điện ly, các 
giá trị nhấp nháy biên độ mạnh quan sát được tại 
các góc nhìn vệ tinh thấp chủ yếu do hiệu ứng nhiều 
đường gây ra [4, 7, 13]. Vì vậy trong các kết quả  

tính toán ở đây, số liệu đã được chúng tôi xử lý cho 
tất cả các vệ tinh nhìn thấy với góc nhìn > 20° nhằm 
giảm thiểu ảnh hưởng của tầng khí quyển và hiệu 
ứng nhiều đường. 

Hình 1 trình bầy kết quả tính toán độ trễ của 3 
máy thu GPS ở Việt Nam tính theo TEC trong khoảng 
thời gian 1 tháng (5-2006) theo phương pháp như 
đã nêu ở phần trên. Nhìn vào hình 1 ta nhận thấy độ 
trễ máy thu của cả 3 trạm không ổn định mà thay đổi 
từ ngày nọ sang ngày kia với biên độ dao động trong 
khoảng 6 - 8 TECU, tương ứng với khoảng dao 
động từ 1 đến 1,3 m tính theo đơn vị độ dài.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Biến thiên độ trễ máy thu của ba trạm thu GPS 
a) Hà Nội, b) Huế và c) Tp Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 2006 

Hình 2 so sánh kết quả tính TEC ở ba trạm Hà 
Nội, Huế và Tp Hồ Chí Minh trong ngày 2/5/2006 
với hình a) TECV được rút ra từ phần mềm GSV4004  

 
 

theo công thức (1) và (3), hình b) TECV tính toán 
theo công thức (2) và (3) với độ lệch máy thu đã 
hiệu chỉnh theo phương pháp đã nêu ở phần trên. 

 

 

 

 
Nhìn vào hình 2 ta nhận thấy giá trị TECV thu 

được từ phần mềm bị phân tán rất nhiều so với giá Hình 2. Biến thiên TECV ngày 2-5-2006 tại ba trạm thu GPS với a) TECV từ phần mềm GSV4004      
và b) TECV tính toán theo công thức 
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trị TECV tính toán. Sự phân tán của TEC tính theo 
phần mềm có thể do thông số đầu vào như TECCAL 
chưa phù hợp cho điều kiện môi trường ở nước ta, 
chúng ta không thể can thiệp để hiệu chỉnh được. 
Trong khi đó, kết quả TECV tính toán như trình bầy 
trên hình b) là tương đối tốt. Bởi vậy các kết quả 
TECV sau này chúng tôi đều sử dụng phương pháp 
tính đã nêu chứ không sử dụng giá trị TECV thu 
được từ phần mềm đi kèm các máy thu.     

Để tìm hiểu sự xuất hiện nhấp nháy với cường 
độ mạnh và mối liên hệ của nó với các nhiễu loạn 
mật độ điện tử trong tầng điện ly, chúng tôi tiến 
hành khảo sát một ngày nhiễu loạn từ 6-7/5/2006. 

 

Hình 3 trình bầy biến thiên ngày đêm của chỉ 
số Dst trong khoảng thời gian 6-8/5/2006 lấy từ 
trang web của Trung tâm số liệu từ quốc tế  
tại Nhật Bản http:// swdcwww.kugi.kyoto-
u.ac.jp/dstae/index.html. Ta nhận thấy trận bão từ 
ngày 6-7/5/2006 không phải là trận bão từ mạnh, 
pha chính của bão xẩy ra trong khoảng thời gian 
20h00-22h00 UT ngày 6/5 với biên độ suy giảm 
khoảng 60 nT, tiếp theo là pha hồi phục kéo dài 
đến hết ngày 7/5 và trở về trạng thái bình thường 
trong ngày 8/5, trong pha hồi phục lại xuất hiện 
một xung làm giảm đáng kể giá trị Dst trong 
khoảng thời gian  6h00-10h00 UT ngày 7/5.   

 

 

Hình 4 là bản đồ phân bố TEC theo vỹ độ và 
thời gian cho ba ngày 6, 7 và 8/5/2006 thu được từ 
số liệu của ba trạm thu GPS ở Việt Nam. Nhìn vào 
hình vẽ ta nhận thấy TEC có sự phân bố theo vỹ độ   

và thời gian rất rõ rệt. Giá trị TEC tăng lên vào thời  
gian ngày và đạt giá trị cực đại vào khoảng 7h00 UT 
(14h00 LT) với giá trị đạt tới vài chục TECU, về đêm 
giá trị TEC giảm dần và đạt cực tiểu vào khoảng 
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21h00-22h00 UT (4h00-5h00 LT) với giá trị chỉ một 
vài TECU. Trên cả ba bản đồ phân bố TEC tương ứng 
với ba ngày quan sát đều xuất hiện một vùng đỉnh 
giá trị TEC nằm trong khoảng vỹ độ 17° - 22°, vùng 
này gọi là vùng đỉnh dị thường điện ly phía Bắc xích 
đạo từ. Đối với ngày 6/5 - ngày trước bão, giá trị TEC 
thấp với giá trị cực đại vùng đỉnh khoảng 60 TECU 
và nằm ở khoảng vỹ độ 17° - 19°. Đối với ngày 7/5 
- trong thời gian bão, giá trị cực đại đỉnh dị thường 
lớn hơn 65 TECU và vùng đỉnh trải rộng nằm ở 
khoảng vỹ độ 19° - 22°. Còn đối với ngày 8/5 - ngày 
sau bão, giá trị TEC giảm đi một chút so với ngày 
bão với vùng đỉnh thu gọn hơn và tập trung trong 
khoảng vỹ độ 19° - 21° như trên hình 4. 

Để nghiên cứu chi tiết hơn về biến thiên TEC và 
mối liên hệ với hoạt tính từ, chúng tôi tiến hành vẽ 
biến thiên TECV và biên độ nhấp nháy cho từng 
trạm quan sát của tất cả các vệ tinh nhìn thấy trong 
thời gian bão từ (6-8/5/2006) như trên hình 5. Ta 
nhận thấy biên độ cực đại TECV tại trạm Hà Nội 
(21°02', 105°48') nằm dưới vùng đỉnh dị thường 
điện ly xích đạo (hình 4) và từ các kết quả đã được 
công bố trước đây [10, 11], luôn lớn hơn hai trạm 
còn lại trong cả ba ngày quan sát. Hiện tượng nhấp 
nháy biên độ yếu xuất hiện tại tất cả các giờ trong 
ngày và trên cả ba trạm, trong khi đó sự xuất hiện 
nhấp nháy điện ly biên độ mạnh chỉ thấy trên trạm 
Hà Nội với biên độ cực đại nhấp nháy đạt tới 0,65 
trong khoảng thời gian từ 19h45 đến 22h00 UT ngày 
6-5 và từ 7h30 đến 10h00 UT ngày 7-5. Khoảng 
thời gian xuất hiện nhấp nháy biên độ mạnh này 
trùng với thời gian xuất hiện pha chính của trận bão 
từ và xung Dst giảm nhanh xuất hiện trong pha hồi 
phục như đã chỉ ra ở trên. Quan sát này cũng là một 
minh chứng cho mối liên quan giữa sự xuất hiện 
các nhấp nháy mạnh và hoạt tính từ của Trái Đất. 

Sự xuất hiện nhấp nháy mạnh được cho là gây 
ra bởi các nhiễu loạn tỷ lệ nhỏ về mật độ điện tử 
trong tầng điện ly, ở đó có gradient mật độ lớn, trong 
khi đó các nhiễu loạn tỷ lệ lớn, gradient mật độ nhỏ 
thường gây ra các nhấp nháy có biên độ nhỏ [17]. 
Vì vậy để nghiên cứu sự xuất hiện nhấp nháy mạnh 
và mối liên hệ của nó với sự biến đổi TECV, chúng 
tôi tiến hành khảo sát cho mỗi đường vệ tinh nhìn 
thấy riêng biệt trong hai ngày 6 và 7-5 có quan sát 
thấy xuất hiện biên độ nhấp nháy mạnh (hình 5). 
Trong ngày 6-5, biên độ nhấp nháy mạnh chỉ quan 
sát thấy trên ba vệ tinh PRN20, PRN19 và PRN13 
trong những khoảng thời gian gần như nhau ở cả ba 
trạm thu (hình 6),  nhưng giá trị biên độ nhấp nháy 
thu được từ mỗi vệ tinh tại mỗi trạm là khác nhau. 

Chẳng hạn trên vệ tinh PRN20, biên độ nhấp nháy 
cực đại quan sát được là 0,65 tại trạm Hà Nội trong 
khoảng từ 19h45-22 UT, nhưng cũng khoảng thời 
gian đó biên độ nhấp nháy quan sát được tại trạm 
Huế và Tp Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 0,1. Đối 
với vệ tinh PRN19, giá trị biên độ nhấp nháy quan 
sát được lớn nhất tại trạm Huế và Tp Hồ Chí Minh 
khoảng 0,4 nhưng tại Hà Nội chỉ khoảng 0,2. Còn 
với vệ tinh PRN13, giá trị biên độ nhấp nháy lớn 
nhất quan sát được ở cả ba trạm đều chỉ khoảng 0,3 
và xuất hiện ở những thời gian khác nhau (hình 6).  

Hình 7 biểu diễn biến thiên của TECV và chỉ số 
S4 trên vệ tinh PRN20 ngày 6-5 và PRN5 ngày 7-5 
tại trạm Hà Nội, đây là hai vệ tinh quan sát thấy sự 
xuất hiện nhấp nháy mạnh có biên độ đạt tới 0,65 
trong trận bão từ 6-7/5 tại trạm Hà Nội như đã nêu 
trên hình 5. Xem hình 7 nhận thấy tại hai khoảng 
thời gian xuất hiện nhấp nháy mạnh (19h45-22h00 
UT ngày 6-5 và 7h30-10h00 UT ngày 7-5) đều gây 
ra mất tín hiệu máy thu trên đường truyền vệ tinh 
PRN20 và PRN5 tương ứng như được nêu trên đồ 
thị biến thiên TECV của hình vẽ (vệ tinh vẫn quan 
sát thấy nhưng không nhận được thông tin về TECV).    

Để chỉ ra vị trí và khoảng thời gian xuất hiện 
vùng nhiễu loạn mật độ trong tầng điện ly có gây 
ra nhấp nháy biên độ mạnh như quan sát thấy ở trên, 
chúng tôi biểu thị vết của hai vệ tinh trên tầng điện 
ly trên hình 8 với hình a và b vẽ cho vệ tinh PRN20 
của ngày 6-5 và hình c và d vẽ cho vệ tinh PRN5 
của ngày 7-5. Bảng ký hiệu đường biểu thị khoảng 
độ lớn tương ứng của biên độ nhấp nháy ; hình 8a 
và c biểu diễn vị trí xuất hiện, hình 8b và c biểu 
diễn thời gian xuất hiện. Ta nhận thấy số liệu quan 
sát từ hai vệ tinh tương ứng với hai ngày 6 và 7 tháng 
5 đều xuất hiện một vùng nhiễu loạn gây ra nhấp 
nháy biên độ mạnh trong khoảng kinh độ 111-112° 
và vỹ độ địa lý 16-26° tương ứng với khoảng vỹ độ 
địa từ là 8-17°. Khoảng vỹ độ này gần như nằm 
trong vùng đỉnh dị thường điện ly xích đạo và cũng 
chính là lý do tại sao chúng ta chỉ quan sát thấy xuất 
hiện nhấp nháy biên độ mạnh tại trạm Hà Nội (trạm 
nằm dưới vùng đỉnh dị thường điện ly xích đạo). 
Thời gian xuất hiện nhấp nháy mạnh trong ngày 6-5 
kéo dài từ 19h45 đến 22h00 UT và từ 7h30 đến 
10h00 (UT) đối với ngày 7-5 như đã nêu ở trên. 

Để làm rõ thêm mối liên hệ của sự xuất hiện nhấp 
nháy mạnh gây bởi các nhiễu loạn mật độ trong tầng 
điện ly, chúng tôi xét thêm một ví dụ nữa khảo sát 
cho ngày 16-5-2006, đây là một ngày yên tĩnh đặc 
trưng trong tháng nhưng có xuất hiện nhấp nháy với 
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Hình 5. Biến thiên TECV và biên độ nhấp nháy trong thời gian bão từ ngày 6-7/5/2006  
quan sát tại Hà Nội, Huế và Tp Hồ Chí Minh
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Hình 6. Biến thiên biên độ nhấp nháy trên vệ tinh PRN20, PRN19 và PRN13                                               
tại trạm a) Hà Nội, b) Huế và c) Tp Hồ Chí Minh trong ngày 6-5-2006

 
 

Hình 7. Biến thiên biên độ nhấp nháy và TECV trên đường vệ tinh nhìn thấy PRN20 và PRN5                                 
tại trạm Hà Nội

biên độ mạnh. Hình 9 biểu diễn biến thiên của chỉ 
số Dst ngày 16-5-2006, đây là một ngày trường từ 
tương đối yên tĩnh, biên độ của chỉ số Dst chỉ dao  

động trong khoảng 10 nT, trên đường biến thiên 
của Dst xuất hiện một xung biến đổi nhanh với 
biên độ khoảng 10 nT từ 17h00 đến 23h00 UT. 
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Hình 8. Tại trạm Hà Nội : a-b) Vị trí và thời gian xuất hiện nhấp nháy trên đường vệ tinh PRN20 trong ngày 
6-5-2006. c-d) Vị trí và thời gian xuất hiện nhấp nháy trên đường vệ tinh PRN05 trong ngày 7-5-2006
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là tnh− nhau với đỉnh mật độ cao nhất tại trạm Hà 
Nội là khoảng 40 TECU. Trong khi đó hiện tượng 
nhấp nháy biên độ mạnh đạt tới 0,6 lại quan sát thấy 
trên trạm Hà Nội trong khoảng thời gian 19-22h UT  

(2-5h LT) gần như trùng với thời gian xuất hiện xung 
biến đổi mạnh của chỉ số Dst (hình 9), tại trạm Huế 
và Tp Hồ Chí Minh chỉ xuất hiện nhấp nháy biên độ 
yếu, khoảng 0,1.  
 

 

Hình 10. Biến thiên TECV và biên độ nhấp nháy trong ngày 16-5-2006                                                    
quan sát tại a) Hà Nội, b) Huế và c) TP Hồ Chí Minh

Tương tự chúng tôi cũng tiến hành khảo sát trên 
mỗi đường vệ tinh nhìn thấy để tìm ra đường vệ 
tinh có xuất hiện nhấp nháy biên độ mạnh. Kết quả 
được chỉ ra trên hình 11, biểu diễn biến thiên 
TECV và chỉ số S4 trên đường vệ tinh PRN20 quan 
sát được tại trạm Hà Nội, sự xuất hiện nhấp nháy  

biên độ mạnh chỉ quan sát thấy trên đường vệ tinh 
này với biên độ 0,6 trong khoảng thời gian từ 19 
đến 22h UT. Trong trường hợp xuất hiện nhấp nháy 
biện độ mạnh này cũng gây ra sự mất tín hiệu trên 
máy thu như được chỉ ra trên đường biến thiên 
TECV tương ứng. 

 
 

Hình 11. Biến thiên TECV và biên độ nhấp nháy trên vệ tinh PRN20 tại trạm Hà Nội ngày 16-5-2006 
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Hình 12. Vị trí và thời gian xuất hiện nhấp nháy mạnh trên PRN20 tại trạm Hà Nội ngày 16-5-2006 

hoàn toàn khác so với các vùng vỹ độ cao và vỹ độ 
trung bình vì trường từ B tại vùng xích đạo gần như 
nằm ngang. Trong suốt thời gian ban ngày, trường 
điện E trong vùng E tầng điện ly xích đạo hướng về 
phía đông, gây ra sự trôi dạt EÌB tại vùng xích đạo. 
Dưới tác dụng của lực EÌB, plasma trong vùng F 
được nâng lên các độ cao lớn hơn phía trên xích đạo 
từ sau đó chuyển động xuống dưới dọc theo đường 
sức từ dưới tác dụng của trọng lực, lực khuếch tán 
và lực gradient áp suất. Kết quả là dị thường điện ly 
xích đạo được hình thành với sự suy giảm mật độ 
ion vùng F tại xích đạo từ và sự tăng ion tại hai đỉnh 
dị thường trong khoảng ±15° vỹ độ từ ở hai phía Bắc 
và Nam xích đạo từ [1, 2, 13, 14]. Bởi vậy biên độ 
TECV cực đại vào thời gian ban ngày tại trạm Hà 
Nội (trạm nằm dưới vùng đỉnh dị thường) luôn lớn 
hơn trạm Huế và Tp Hồ Chí Minh (trạm nằm gần 
xích đạo từ) như được quan sát thấy ở các hình trên. 
Vào thời gian ban đêm, mật độ plasma và động học 
trường điện trong vùng E giảm, đồng thời đỉnh dị 
thường điện ly mất dần, trong khi đó tại thời gian 
này động học trường điện bắt đầu phát triển trong 
vùng F. Với sự suy giảm mật độ ion trong vùng E 
sau khi Mặt Trời lặn và sự phát triển trường điện 
trong vùng F làm hình thành gradient mật độ plasma 
thẳng đứng hướng lên ngược với hướng của trọng 
lực trong vùng đáy của lớp F. Trạng thái này gọi là 
trạng thái bất ổn định Rayleigh-Taylor (RT) và là 
nguyên nhân phát sinh các dị thường mật độ trong 
tầng điện ly vùng xích đạo, đặc biệt tại vùng đỉnh 
dị thường. Sự phát triển không tuyến tính của các 
bất ổn định này dẫn đến sự hình thành các vùng suy 
giảm điện ly lớn, hiện tượng này thường quan sát 
thấy trong vùng điện ly xích đạo và gọi là plasma 
bubble xích đạo [13, 14]. Các gradient trên các gờ  

suy giảm mật độ phát sinh các nhiễu loạn tỷ lệ nhỏ, 
gây ra các nhấp nháy biên độ mạnh xuất hiện trong 
một đường nhấp nháy đơn như đã quan sát thấy tại 
trạm Hà Nội trong hai trường hợp đã xem xét ở trên. 

KẾT LUẬN 

Từ các kết quả tính toán của hai trường hợp quan 
sát thấy xuất hiện nhấp nháy điện ly biên độ mạnh 
ngày nhiễu loạn từ 6-7/5/2006 và ngày tương đối 
yên tĩnh từ 16-5-2006 bước đầu cho thấy :  

- Giá trị độ lệch máy thu tại ba trạm GPS Hà Nội, 
Huế và Tp Hồ Chí Minh thay đổi từ ngày này sang 
ngày khác với biên độ khoảng 6-8 TECU trong khoảng 
thời gian 1 tháng. Biên độ dao động 6-8 TECU ở 
nồng độ điện tử tổng cộng tương ứng với biên độ 
dao động 1,0-1,3 m ở phép đo giả khoảng cách. Do 
vậy việc tính toán độ lệch máy thu có ảnh hưởng 
quan trọng trong việc đánh giá ảnh hưởng của tầng 
điện ly tới việc định vị bằng công nghệ GPS. 

- Sự xuất hiện nhấp nháy biên độ lớn hơn 0,6 
quan sát được tại trạm Hà Nội, trạm nằm dưới khu 
vực đỉnh dị thường điện ly xích đạo trong ngày bão 
từ và cả ở ngày tương đối yên tĩnh từ. Dường như sự 
xuất hiện của các nhấp nháy điện ly trùng với thời 
gian pha chính của bão, hoặc thời gian xuất hiện các 
xung thay đổi mạnh ở chỉ số vòng dòng xích đạo Dst. 
Sự xuất hiện nhấp nháy điện ly mạnh đều gây nên 
hiện tượng mất tín hiệu của những vệ tinh có tín hiệu 
truyền qua vùng gây nhấp nháy. 

Kết quả thu được về nhấp nháy điện ly giới thiệu 
ở trên chỉ là bước đầu. Việc nghiên cứu sẽ tiếp tục 
tiến hành trong thời gian tới với việc xử lý cả chuỗi 
số liệu dài hàng năm, nghiên cứu đặc trưng phân 
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bố không gian và thời gian của các nhấp nháy điện 
ly, cũng như mối liên hệ của chúng với các chỉ số 
hoạt tính từ. 

Lời cảm ơn : bài báo được hoàn thành với sự hỗ 
trợ kinh phí của đề tài nghiên cứu cơ bản mã số           
7 119 06 của Hội đồng Khoa học Tự nhiên và đề tài 
cấp Nhà nước trong chương trình nghiên cứu vũ trụ 
"ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh 
giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển 
tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu 
vực Việt Nam". 
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SUMMARY 
A preliminary study of the total electron content and 
ionospheric scintillation using the GPS continuous 

data in Vietnam 

The ionosphere is attributed an important noise, 
triggers a phenomenon that is called the ionospheric 
delay, affect directly the accuracy of positioning by 
the Global Positioning System (GPS). However, this 
effect makes the GPS become a useful tool to study 
the ionosphere and the ionospheric disturbances as : 
the total electron content and ionospheric scintilla-
tion… Vietnam lies in the equatorial region, encom-
passes the latitude region from about 8°30’N to 23° 
30’N geographical latitude (0°30’N to 15°30’N geoma-
gnetic latitude). Since April 2005, in the framework 
of the scientific co-operation between the Institute 
of Geophysics (Vietnam) and University of Rennes 1 
and National School of Telecommunica-tion of Brest 
(France), three dual frequency GPS receivers were 
installed in Vietnam : at Hanoi (21°02’50’’N, 105°47’59 

E), at Hue (16°27’33’’N, 107°35’33’’E) and at Ho Chi 
Minh city (Hocmon station, 10°50’54’’N, 106°33’35’’E)  

to study TEC and ionospheric scintillation in the equa-
torial region. This paper presents a method for 
calculating TEC and ionospheric scintillation from 
GPS data, and its application for two specific cases : 
the storm day on 6-7/05/2006 and the nearly quiet 
day on 16-5-2006 using the data of three GPS 
receivers in Vietnam. Both studied cases, we 
observed the strong scintillation appearance with 
amplitude ~ 0.7 at Hanoi (the station under the 
equatorial ionospheric anomaly crest), trigger a 
satellites signal loss on some single path during the 
observing time. The method for determining the 
bias receiver is also presented in this paper.  

Keywords : TEC, ionospheric scintillation, the 
equatorial ionospheric anomaly.   

Ngày nhận bài : 4-2-2009 
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